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TOM TAT

Nhiéu loai nAm méc phat trién gay hai trén nong san sau thu hoach. Tén that do nAm méc gay ra
chiém hon 20% san lwong hang nam, vi vay can nghién ctru cac bién phap nhidm han ché tén that sau
thu hoach b&i nAm méc. Ethanol dwoc coi Ia mét hop chat khéng doc hai GRAS (Generally Regarded
as Safe) c6 thé dwoc hinh thanh nhe qua trinh chuyén héa sinh hoc. Két qua nghién ctru dworc trinh
bay trong bai bao nay bwéc dau da chi ra dwoc tiém nang cta ethanol trong viéc ngdn chin sw phat
trién cua 3 chiing ndm méc Aspersillus flavus NN1, Penicillium digitatum TP1, Penicillium italicum
TP2. V&i néng do ethanol 7% khéi lwgng trong diéu kién t = 30°C, hoat d6 nwéc a, = 0,99 da (rc ché
hoan toan s phat trién ctia 3 ching ndm méc nghién ctru néi trén. Két qua nay mé ra kha ning rng
dung ethanol trong bao quan néng san, thay thé cac hop chat héa hoc doc hai véi méi trwong dang
dwoc stk dung hién nay.

T khéa: Aspersillus flavus, ethanol, nam méc, Penicillium digitatum, Penicillium italicum, trc ché.

SUMMARY

The moulds are rapidly growth and they seriously damage agricultural production after harvest.
The losses were estimated at an approximately 20% per year. Consequently, it is necessary to control
the moulds contamination of the postharvest products. Ethanol is used as Non-biological control, in
which involve chemicals that are Generally Regarded as Safe product (GRAS). This study showed that
the conditions 30°C, 0,99 a,, 7% ethanol wiw completely inhibit the development of three strains
Aspersillus flavus NN1, Penicillium digitatum TP1 and Penicillium italicum TP2. The results confirmed
that the ethanol was reported to control postharvest decay of three strain moulds and the applicability
of ethanol in the preservation of agricultural products could replace the toxic chemical compounds.

Key words: Aspersillus flavus, ethanol, inactivation, moulds, Penicillium digitatum, Penicillium
italicum.

1. DAT VAN DE

Viét Nam c6 khi hau nhiét d6i, néng 4m
nén rat thuan loi cho n&m méc phat trién.
N4m mdéc c¢6 mat khip moi noi va thudng
phat sinh, phat trién trén cac san pham
luong thuc, thuc phdm, rau qua. Bén canh
viéc ndm moc giay hu hong, thoi riia, lam
gidm chat lugng va gia tri st dung nong san,
con c6 rat nhiéu loai nAm méc tiét doc to gay
bénh cho con ngudi, trong d6 nhiéu loai doc

td6 do nidm tiét ra dnh hudng nghiém trong
t61 stic khoé con ngudi, tham chi c6 thé gay
ti vong nhu aflatoxin, ochratoxin A,
patulin... (D'Mello va Macdonald, 1997).

R4t nhiéu céng trinh nghién ctu cac
bién phap nhim ngin chin su phat trién caa
nidm méc trén ndng san sau thu hoach da
dudgc cong bd nhu bao quan trai cdy sau thu
hoach bang hoa chat nhu sulfitsodium
Na,SO, (sinh ra khi SO, dé trit méc), hoic
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lam cham quéa trinh chin cta trai cidy bang
cach st dung mot sd hoa chat nhu nitrat bac
(AgNO,), axit gibberellic (GA;)... Tuy nhién,
cic loai héa chit néi trén déu 1a nhiing hoa
chat doc hai, néu lidu lugng st dung vuot
qui muc cho phép c6 thé anh hudng téi stic
khoé ngudi tiéu dung. Pic biét cac san phdm
xti 1y bang hoa chat giap phai rdo can rat
nghiém ngit khi xudt khdu sang cac nuéc
nhu EU, My, Nhat. Vi vay, viéc nghién ctu
theo huéng san xuat néng san sach nén thuc
hién bang phudng phap phong trit sinh hoc
truéc va sau thu hoach. Can han ché& su
dung cac hoéa chat doc hai, nén thay bang cac
chat khong doc hai. Gan day, mot xu huéng
dang duge phat trién trén thé gi6i 1a st dung
cac san phdm c6 ngudn goc tu nhién hay
sinh hoc dé bao quan noéng san. Ethanol tu
lau da dudc biét dén nhu mot chat khang
khudn (Daifas va cs.; 2000, 2003), 1a san
phdm duge tao thanh tit qua trinh chuyén
hoa sinh hoc tit glucoza nho vi sinh vat.
Ethanol dudc thé giéi cong nhan 13 mot hop
chat khéng doc hai GRAS (Generally
Regarded as Safe) (USDA National Organic
Program, 2001) va da dudc st dung trong
nhiéu linh vuc (Romanazzi va cs., 2007;
Karabulut va cs., 2004).

Trén thé giéi c6 nhiéu cong trinh nghién
cttu vé kha ning st dung ethanol nhu hgp
chat khang ndm, nhung van dé nay tai Viét
Nam hién nay van chua dudc quan tdm. Vi
vay, nghién ciu nay mong muén budc dau
khing dinh kha nang tng dung ethanol
nhdm ngin chan sy phat trién ciia ndm méc.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Chiing nidm méc

Chiing n&m méc st dung cho nghién ctiu
1a Aspersillus flavus NN1 duge phan lap tu
mau théc nhiém ndm mde. Penicillium
digitatum TP1, P. italicum TP2 dudc phin
lap ti cac mAu qua cam héng. Pic diém hinh
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thai cac ching ndm méc phu hdp theo miéu
ta cia Samson va cs. (1995). Cac ching ndm
moéc dude nudi cady trén moi trusng PDA (méi
truong khoai tay, glucose va agar) va dudc
bdo quan & nhiét do 4°C.
2.2. M6i trudng nudi cay

MBoi trudng nudi cdy st dung dé thu nhan
bao th 1a mdi truong PDA va kiém tra kha
nang tc ché ciia ethanol 1a méi truong PDA
¢6 b6 sung ethanol vé6i cac néng d6 1an lugt 1a
1, 3, 5, 7% so véi khoi lugng. pH ban dau cho
cac thi nghiém la 5,7 £ 0,1. Cac thi nghiém
dugc tién hanh & diéu kién nhiét do 30°C,
hoat d6 nudc a,, 14 0,99 va dugce lip lai 3 1an.

2.3. Chuén bi dung dich bao t& ndm méc

N4am méc duge nudi ciy trén moi trusng
PDA 4 30°C. Sau 7 ngay, tién hanh thu hoi
bao ti ndm méc véi 5 ml dung dich nuéc
mudi sinh 1y (NaCl 9 g/l nuéc cit) c6 b6 sung
thém Tween 80 (0,1% thé tich) bing cach gat
nhe trén bé méit ctia ndm méc véi su trg gitp
cta pipet Pasteur. MAu kiém tra cho thdy,
cac bao ti thu hdi theo phuong phap trén
déu dam bao 100% do séng sét, phut hop véi
cac nghién ctu truéec day (Dao va cs., 2008).
Dung dich bao ti ndm méc duge xac dinh
néng do bang budng dém Malassez va chudn
hoa dé dat dugc néng d6 2.10° dén 4.10° ml™.
2.4. Piéu kién nubi cay

Mbi truong nubdi cdy PDA, bé sung noéng
do6 ethanol tit 0 dén 7% (khéi lugng). Ethanol
duge b6 sung khi nhiét d6 moéi trudng 45°C
va mbi truong sau khi bd sung ethanol dudc
chia déu vao cac dia thach, méi dia 20 ml.
Sau khi méi truong déng tu duge dit trong
hop kin véi dung tich 2 lit trén mot gia do.
Néng d6 ethanol duge kiém soat bang dung
dich ethanol 100 ml cing néng d6 véi méi
truong nudi cdy & day hop. Méi trudng dugc
dit trong hop sau 48h ¢ 30°C nham can bing
ndng do gita thé hoi va thé 16ng trude khi
tién hanh nuéi cay cac ching ndm méc. T4t
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ca cac thi nghiém dugc lap lai 3 1an véi thoi

gian nudi cdy khac nhau.

2.5. Danh gia téc do tang trudng cua
duong kinh khuén lac

Su phat trién ctia ndm moc duge xac
dinh truc tiép bang dudng kinh phét trién
cta khuén lac theo thdi gian (Trinci, 1969;
Gervais va cs., 1988).

Téc d6 tang trudng cia ndm moc (u, mm
ngay?’), dudc xac dinh dua trén do doc (hé s6
a) cta ban kinh vong khuén lac so véi thoi
gian theo phuong trinh hdi quy tuyén tinh.

2.6. X1t 1y s6 liéu
Cac s6 lidu dugc xti 1y thong ké trén phan
mém Slide Write 5.0 va Microsoft Excel.

3. KET QUA NGHIEN cUU
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Hinh 1. Su phat trién ctia naim A. flavus NN1 (A), P. digitatum TP1 (B), P. italicum
TP2 (C) trén méi truong PDA c6 bd sung ethanol véi cac ndng do 0% (#), 1% (m), 3% (A),
5% (), 7% (0) khéi luong & diéu kién t = 30°C, hoat do nuéc a,, = 0,99

Véi néng dd 1% ethanol tac dung tc ché
cta chung dén su phat trién cta 3 chung
nidm chua duge thé hién ré nét. Nhung khi
néng d6 ethanol tang 1én t6i 3% thi tac dung
tc ché cta ching t6i su phat trién 3 chung
ndm méc dugc thé hién rd rét hon, dudng
kinh phat trién cta khuén lac da giam dang
ké so v6i cong thic d6i ching. Khi néng do
ethanol ¢ cac cong thtc thi nghiém ting 1én
thi duong kinh phat trién cta khuén lac ndm
méc ciing giam dan theo thoi gian thé hién
rat ro. O ndng d6 5%, dudng kinh ctia khuin
lac chi tang 1én 2; 1,5; 1,5 lan sau 3 ngay
nuoi cdy lan lugt véi cac chung A. flavus NN1,
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Hinh 2. Téc d phat trién ctia 3 chiing nAm méc A. flavus NN1 (A), P. digitatum TP1
(B), P. italicum TP2 (C), trén méi truong PDA c6 bd sung ethanol & diéu kién t = 30°C,
hoat dĐ nuộc a,, = 0,99

Hinh 2 cho th4y, su phat trién cia ndm
méc giam dan theo su gia ting ctia néng do
ethanol va biéu hién rat ro rét. O néng do
ethanol 5% thi ndm méc phat trién kém, toc
do6 chi dat 4; 2,97 va 3,1 (mm ngay™). Trong
khi d6 6 cong thiic d6i chiing, toc d6 phat
trién dat 12,47; 10,3 va 12,62 (mm ngay"),
lan lugt véi A. flavus NN1, P. digitatum
TP1, P. italicum TP2.

Piéu nay duge thé hién rd hon tai nong
d6 ethanol 7%: toc do phat trién caa 3 chung
1a rat nhé 0,15; 0,13 va 0,23 (mm ngay?’),
nhé hon so véi cong thic d6i ching (0%
ethanol) 14n lugt 14 80, 70 va 60 lan d6i véi
A. flavus NN1, P. digitatum TP1 va P.
italicum TP2. T cac két qua trén, c6 thé két
luan réng, 6 néng dd 7% thi su tc ché cua
ethanol d6i v6i ndm méc 1a t6t nhat. Ca 3
chting ndm mdc déu bi tc ché su phat trién
hoan toan tai néng d6 7%.

Cac hé s6 tuong quan ctia phuong trinh
héi quy tuyén tinh ctia 3 chiing ndm méc va
tai cac néng dd ethanol khac nhau déu lén
hon 0,9. Diéu nay thé hién mé hinh hdi quy
tuyén tinh bac 1 rat thich hop cho su miéu ta
anh hudng ctia nong dd ethanol téi toc do
phat trién cta 3 ching ndm méc.

3.3. Toc do phat trién ctia 3 chiing nAm méc

A. flavus NN1, P. digitatum TP1, P.
italicum TP2 & nong dé ethanol 5%

Dua vao cac két qua va s6 liéu thu dugc,
nghién ctiu da tién hanh so sanh toc do phat

trién cta 3 ching ndm mdc A. flavus NN1, P.
digitatum TP1, P. italicum TP2 tai néng do
ethanol 5% (Hinh 3).

Qua hinh 3 va hinh 4 c¢6 thé nhan thdy
chtng ndm A. flavus NN1 phat trién manh
hon 2 ching n&m Penicillium & diéu kién
nhiét @6 30°C; hoat d6 nudc a,, 0,99 va néng
d6 xtt 1y ethanol 1a 5%. Su phat trién cta 2
chiing nadm Penicillium ciing c6 khac nhau,
nhung su khéc biét nay khong rd rét, ndm P.
digitatum phéat trién kém hon ndm P.
italicum. Vay c6 thé sip xép theo thi tu do
nhay cam v6i ethanol 1an lugt 1la P.
digitatum, tiép dén P. italicum va cudi ciing
1a A. flavus.

Téc d6 phat trién cta 3 chung ndm giam
dan tit chung A. flavus NN1 14 4,0 (mm ngay™)
dén P. italicum TP1 1la 3,1 (mm ngay?) va
th&p nhat 12 ndm P. digitatum TP2 chi dat
2,9 (mm ngay™).
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Van téc phat trien (mnvYngay)

P. digitatum P. italicum A. flavus

Chung nam

Hinh 3. T6c d6 phat trién ctia 3 chiing nAm méc A. flavus NN1, P. digitatum TP1,
P. italicum TP2 trén méi trudng PDA c6 bd sung 5% ethanol & diéu kién t = 30°C,

hoat do nudec a,, = 0,99
A . .

A. flavus NN1 P. digitatum TP1 P. italicum TP2

Hinh 4. Khuén lac A. flavus NN1, P. digitatum TP1, P. italicum TP2 trén méi truong
PDA sau 48h gid nuéi cAy & diéu kién t = 30°C, hoat do nuéc a,, = 0,99
nong d6 ethanol 0% (A), 5% (B)
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Cac hinh anh (Hinh 4) cia 3 ching ndm
sau 2 ngay nudi cdy da cho thay su khac biét
vé su phat trién cta cic chiung ndm nghién
ctu dua theo hinh thai hé s¢i nAm va mau sic
khuédn lac. Sau 2 ngay, ching nim
Penicillium méi bt ddu hinh thanh hé sgi
ndm va mau cta khuộn lac mội hoi ¢6 mau
trang ctia hộ sgi ndm, nhung ndm A. flavus
NNT1 lai ¢6 biéu hién céac hé s¢i ndm ctia ndm
da hinh thanh rd va khuộn lac ¢6 mau tring
chiing t6 hộ sgi ndm bit dAu phat triộn manh.

4. THAO LUAN

Geiges va Kuchen (1981) da chi ra ring,
néng d6 5% ethanol (khéi lugng) du ngén
chin sy phét trién cta ndm 7. harzianum
trén banh mi, tai d6 4m 46% va nhiét do
25°C. Ngoai ra, Geiges va Kuchen (1981) con
cho biét ndm T. harzianum nhay cam véi
ethanol nhiéu hon so véi P. expansum hay A.
oryzae. Ethanol c6 thé tc ché hoan toan su
phat trién ciia ndm méc P. citrinum (4,4%
khéi lugng) va P. glaucum (4% khéi lugng)
(Krause va Ellis, 1973). Theo nghién ctu
nay, dé tic ché hoan toan su phat trién cta 3
chiing ndm nghién ctu, ndong do ethanol phai
cao hon (7% khéi lugng). C6 thé giai thich su
khac nhau gitia két qua ctia nghién ciu nay
va két qua cua cac tac gid nude ngoai bdi cac
diéu kién thi nghiém va cac chuing gidng
nghién ctu khong hoan toan giéng nhau (dic
biét 14 vé hoat d6 nudc, moi trudng nudi cay,
nhiét o).

Sau 5 ngay xu ly bdi hoi ethanol véi
noéng do 0,16% (thé tich) da 1am cham su théi
hong trén qud cam bdéi nadm moc P.
digitatum va P. italicum lan lugt 13 10 ngay
va 8 ngay (Yuen va cs., 1995). Két qua cia
nghién ctu nay nhan dugc cing tucong tu
nhu nhan xét trén: ndm P. digitatum TP1
nhay cam véi ethanol hon so véi P. italicum
TP2. Tai sao P. digitatum lai nhay cam hon
v6i ethanol ? diéu nay c6 thé giai thich bang
lugng ethanol tac dung lén mang té bao.
Lugng ethanol tac dung lén mang té& bao

cang 16n néu dién tich tiép xidc gitia bé mit
t& bao va moi trudng cé chiia ethanol cang
16n. Nam P. digitatum c6 bao tt dai 6 - 8 um
va ¢6 thé 1én t6i 15 um, con kich thuée cua
bao ti nadm P. italicum va A. flavus nho hon,
lan lugt 14 3 - 5 ym va 4 - 5 um (Pitt va
Hocking, 1999) nén dién tich tiép xtc cua
bao ti P. digitatum v6i ethanol 16n hon.
Nhung cling ¢6 nhiing nghién ctu chi ra
ring, tai nhiét d6 25°C cac bao ti ciua P.
implicatum véi kich thuée bao ti 2,5 - 3 um
lai nhay cam véi ethanol 10% (thé tich) hon
so véi P. expansum c6 kich thuéc bao ti 3 -
3,6 um hay P. lanoso-coeruleum (P.
commune Thom) cé kich thuéc bao ti 1a 3,5 -
4 um (Geiges va Kuchen, 1981). Vi vay, chua
thé két luan duge su lién quan gitia kich
thudc bao ti va su nhay cam véi ethanol,
nhung c6 thé chic chin rdng néng do
ethanol bén trong t& bao quyét dinh téi su
nhay cadm cta cic ching ndm méc (Cullis va
De Kruijff, 1979).

Ethanol dugc coi 14 hgp chit khong doc
hai GRAS (Generally Regarded as Safe) tai
Hoa Ky (USDA National Organic Program.
2001). Két qua nghién cGiu nay da chi ra
dugc kha ning tng dung ctua ethanol nhu
mot chat phong trit ndm tu nhién va can
nghién cu sdu hon ntia trong cong nghé
thuc phdm, bao quan rau qua sau thu hoach
vi day 1a nhiing loai thuc phdm c6 nguy co
nhiém nam cao.

5. KET LUAN

Két qua nghién ctiu dude trinh bay trén
da thé hién dugc hiéu qua cia ethanol trong
viéec ngan chin su phat trién cia 3 chuing
nadm moc ¢ cac diéu kién t = 30°C, hoat do
nudéc a, = 0,99. Chung nadm méoc P. digitatum
TP1 man cam véi ethanol nhat, sau d6 1a P.
italicum TP2 va A. flavus NN1.

Kha ning tc ché su phat trién cta 3
chiing nd&m méc néi trén phu thudc vao néng
d6 st dung ethanol. Tai nong dd 7% ethanol,
ca 3 ching nd&m méc déu bi tic ché hoan toan.
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Két qua nghién ctu nay da khang dinh kha
ning tng dung ethanol dé tc ché su phat
trién clia ndm méc trong viéc bao quan thuc
pham va néng san sau thu hoach.

Can tiép tuc nghién ctu st dung cac
diéu kién nhiét do va hoat d6 nudc khac
nhau nham xac dinh dong thoi ndéng do
ethanol, nhiét d6 va hoat d6 nuéc thich hgp
cho viéc tic ché su phat trién cia ndm mdéc va
tién t6i dua ra qui trinh st dung trong qua
trinh bao quan ndéng san sau thu hoach.
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HIỆU QUẢ ETANOL NGĂN CHẶN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM MỐC 


Efficiency of Ethanol Inhibition of Moulds Growth Rate 


Đào Thiện1, Trần Thanh Hoa2, Trần Thị Lan Hương1


1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
2Viện Công nghệ sinh học-Cộng nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: dao.thien@hua.edu.vn


TÓM TẮT


Nhiều loại nấm mốc phát triển gây hại trên nông sản sau thu hoạch. Tổn thất do nấm mốc gây ra chiếm hơn 20% sản lượng hàng năm, vì vậy cần nghiên cứu các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất sau thu hoạch bởi nấm mốc. Ethanol được coi là một hợp chất không độc hại GRAS (Generally Regarded as Safe) có thể được hình thành nhờ quá trình chuyển hóa sinh học. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài báo này bước đầu đã chỉ ra được tiềm năng của ethanol trong việc ngăn chặn sự phát triển của 3 chủng nấm mốc Aspersillus flavus NN1, Penicillium digitatum TP1, Penicillium italicum TP2. Với nồng độ ethanol 7% khối lượng trong điều kiện t = 30oC, hoạt độ nước aw = 0,99 đã ức chế hoàn toàn sự phát triển của 3 chủng nấm mốc nghiên cứu nói trên. Kết quả này mở ra khả năng ứng dụng ethanol trong bảo quản nông sản, thay thế các hợp chất hóa học độc hại với môi trường đang được sử dụng hiện nay.

Từ khóa: Aspersillus flavus, ethanol, nấm mốc, Penicillium digitatum, Penicillium italicum, ức chế.


SUMMARY


The moulds are rapidly growth and they seriously damage agricultural production after harvest. The losses were estimated at an approximately 20% per year. Consequently, it is necessary to control the moulds contamination of the postharvest products. Ethanol is used as Non-biological control, in which involve chemicals that are Generally Regarded as Safe product (GRAS). This study showed that the conditions 300C, 0,99 aw, 7% ethanol w/w completely inhibit the development of three strains Aspersillus flavus NN1, Penicillium digitatum TP1 and Penicillium italicum TP2. The results  confirmed that the ethanol was reported to control postharvest decay of three strain moulds and the applicability of ethanol in the preservation of agricultural products could replace the toxic chemical compounds.


Key words: Aspersillus flavus, ethanol, inactivation, moulds, Penicillium digitatum, Penicillium italicum. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Việt Nam có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm nên rất thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Nấm mốc có mặt khắp mọi nơi và thường phát sinh, phát triển trên các sản phẩm lương thực, thực phẩm, rau quả. Bên cạnh việc nấm mốc gây hư hỏng, thối rữa, làm giảm chất lượng và giá trị sử dụng nông sản, còn có rất nhiều loài nấm mốc tiết độc tố gây bệnh cho con người, trong đó nhiều loại độc tố do nấm tiết ra ảnh hưởng nghiêm trong tới sức khoẻ con người, thậm chí có thể gây tử vong như aflatoxin, ochratoxin A, patulin… (D'Mello và Macdonald, 1997).  


Rất nhiều công trình nghiên cứu các biện pháp nhằm ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc trên nông sản sau thu hoạch đã được công bố như bảo quản trái cây sau thu hoạch bằng hoá chất như sulfitsodium Na2SO3 (sinh ra khí SO2 để trừ mốc), hoặc làm chậm quá trình chín của trái cây bằng cách sử dụng một số hoá chất như nitrat bạc (AgNO3), axit gibberellic (GA3)... Tuy nhiên, các loại hóa chất nói trên đều là những hoá chất độc hại, nếu liều lượng sử dụng vượt quá mức cho phép có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ người tiêu dùng. Đặc biệt các sản phẩm xử lý bằng hoá chất gặp phải rào cản rất nghiêm ngặt khi xuất khẩu sang các nước như EU, Mỹ, Nhật. Vì vậy, việc nghiên cứu theo hướng sản xuất nông sản sạch nên thực hiện bằng phương pháp phòng trừ sinh học trước và sau thu hoạch. Cần hạn chế sử dụng các hóa chất độc hại, nên thay bằng các chất không độc hại. Gần đây, một xu hướng đang được phát triển trên thế giới là sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên hay sinh học để bảo quản nông sản. Ethanol từ lâu đã được biết đến như một chất kháng khuẩn (Daifas và cs.; 2000, 2003), là sản phẩm được tạo thành từ quá trình chuyển hoá sinh học từ glucoza nhờ vi sinh vật. Ethanol được thế giới công nhận là một hợp chất không độc hại GRAS (Generally Regarded as Safe) (USDA National Organic Program, 2001) và đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực (Romanazzi và cs., 2007; Karabulut và cs., 2004). 


Trên thế giới có nhiều công trình nghiên cứu về khả năng sử dụng ethanol như hợp chất kháng nấm, nhưng vấn đề này tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa được quan tâm. Vì vậy, nghiên cứu này mong muốn bước đầu khẳng định khả năng ứng dụng ethanol nhằm ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Chủng nấm mốc


Chủng nấm mốc sử dụng cho nghiên cứu là Aspersillus flavus NN1 được phân lập từ mẫu thóc nhiễm nấm mốc. Penicillium digitatum TP1, P. italicum TP2 được phân lập từ các mẫu quả cam hỏng. Đặc điểm hình thái các chủng nấm mốc phù hợp theo miêu tả của Samson và cs. (1995). Các chủng nấm mốc được nuôi cấy trên môi trường PDA (môi trường khoai tây, glucose và agar) và được bảo quản ở nhiệt độ 40C.


2.2. Môi trường nuôi cấy 


Môi trường nuôi cấy sử dụng để thu nhận bào tử là môi trường PDA và kiểm tra khả năng ức chế của ethanol là môi trường PDA có bổ sung ethanol với các nồng độ lần lượt là 1, 3, 5, 7% so với khối lượng. pH ban đầu cho các thí nghiệm là 5,7 ( 0,1. Các thí nghiệm được tiến hành ở điều kiện nhiệt độ 300C, hoạt độ nước aw là 0,99 và được lặp lại 3 lần.


2.3. Chuẩn bị dung dịch bào tử nấm mốc


Nấm mốc được nuôi cấy trên môi trường PDA ở 300C. Sau 7 ngày, tiến hành thu hồi bào tử nấm mốc với 5 ml dung dịch nước muối sinh lý (NaCl 9 g/l nước cất) có bổ sung thêm Tween 80 (0,1% thể tích) bằng cách gạt nhẹ trên bề mặt của nấm mốc với sự trợ giúp của pipet Pasteur. Mẫu kiểm tra cho thấy, các bào tử thu hồi theo phương pháp trên đều đảm bảo 100% độ sống sót, phù hợp với các nghiên cứu trước đây (Dao và cs., 2008). Dung dịch bào tử nấm mốc được xác định nồng độ bằng buồng đếm Malassez và chuẩn hoá để đạt được nồng độ 2.105 đến 4.105 ml-1.


2.4. Điều kiện nuôi cấy 


Môi trường nuôi cấy PDA, bổ sung nồng độ ethanol từ 0 đến 7% (khối lượng). Ethanol được bổ sung khi nhiệt độ môi trường 450C và môi trường sau khi bổ sung ethanol được chia đều vào các đĩa thạch, mỗi đĩa 20 ml. Sau khi môi trường đông tụ được đặt trong hộp kín với dung tích 2 lít trên một giá đỡ. Nồng độ ethanol được kiểm soát bằng dung dịch ethanol 100 ml cùng nồng độ với môi trường nuôi cấy ở đáy hộp. Môi trường được đặt trong hộp sau 48h ở 300C nhằm cân bằng nồng độ giữa thể hơi và thể lỏng trước khi tiến hành nuôi cấy các chủng nấm mốc. Tất cả các thí nghiệm được lặp lại 3 lần với thời gian nuôi cấy khác nhau.


2.5. Đánh giá tốc độ tăng trưởng của
        đường kính khuẩn lạc


Sự phát triển của nấm mốc được xác định trực tiếp bằng đường kính phát triển của khuẩn lạc theo thời gian (Trinci, 1969; Gervais và cs., 1988). 


Tốc độ tăng trưởng của nấm mốc ((, mm ngày-1), được xác định dựa trên độ dốc (hệ số a) của bán kính vòng khuẩn lạc so với thời gian theo phương trình hồi quy tuyến tính.


2.6. Xử lý số liệu 


Các số liệu được xử lý thống kê trên phần


mềm Slide Write 5.0 và Microsoft Excel. 


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 


3.1. ảnh hưởng của nồng độ ethanol tới
       đường kính phát triển của khuẩn lạc 
       của 3 chủng nấm mốc A. flavus NN1, 
       P. digitatum TP1, P. italicum TP2

Các chủng nấm mốc được nuôi cấy trong điều kiện phát triển tối ưu: nhiệt độ 30oC và aw 0,99 với các nồng độ ethanol thay đổi lần lượt là 0; 1; 3; 5 và 7% (Hình 1). 


Từ hình 1 có thể thấy được sự khác biệt một cách rõ rệt sự phát triển của các chủng nấm mốc thể hiện qua đường kính phát triển khuẩn lạc theo thời gian. ở công thức đối chứng, đường kính khuẩn lạc lớn nhất. Đường kính của khuẩn lạc tăng lên hơn 4 lần sau 3 ngày nuôi cấy đối với cả 3 chủng nấm mốc. 
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Hình 1. Sự phát triển của nấm A. flavus NN1 (A), P. digitatum TP1 (B), P. italicum TP2 (C) trên môi trường PDA có bổ sung ethanol với các nồng độ 0% (♦), 1% (■), 3% (▲), 5% (●), 7% (o) khối lượng ở điều kiện t = 30oC, hoạt độ nước aw = 0,99


Với nồng độ 1% ethanol tác dụng ức chế của chúng đến sự phát triển của 3 chủng nấm chưa được thể hiện rõ nét. Nhưng khi nồng độ ethanol tăng lên tới 3% thì tác dụng ức chế của chúng tới sự phát triển 3 chủng nấm mốc được thể hiện rõ rệt hơn, đường kính phát triển của khuẩn lạc đã giảm đáng kể so với công thức đối chứng. Khi nồng độ ethanol ở các công thức thí nghiệm tăng lên thì đường kính phát triển của khuẩn lạc nấm mốc cũng giảm dần theo thời gian thể hiện rất rõ. ở nồng độ 5%, đường kính của khuẩn lạc chỉ tăng lên 2; 1,5; 1,5 lần sau 3 ngày nuôi cấy lần lượt với các chủng A. flavus NN1,


P. digitatum TP1, P. italicum TP2. Tác dụng ức chế sự phát triển của nấm mốc thể hiện rõ nhất ở nồng độ ethanol bằng 7%. Với nồng độ này, đường kính khuẩn lạc gần như không thay đổi sau 3 ngày nuôi cấy đối với cả 3 chủng nấm mốc.


3.2. Tốc độ phát triển của 3 chủng nấm
       mốc A. flavus NN1, P. digitatum 
       TP1, P. italicum TP2


Kết quả ức chế sự phát triển của nấm mốc bởi ethanol được thể hiện rõ rệt hơn qua hình tốc độ phát triển của các chủng nấm mốc (Hình 2). 








Hình 2. Tốc độ phát triển của 3 chủng nấm mốc A. flavus NN1 (A), P. digitatum TP1 (B), P. italicum TP2 (C), trên môi trường PDA có bổ sung ethanol ở điều kiện t = 30oC, hoạt độ nước aw = 0,99


Hình 2 cho thấy, sự phát triển của nấm mốc giảm dần theo sự gia tăng của nồng độ ethanol và biểu hiện rất rõ rệt. ở nồng độ ethanol 5% thì nấm mốc phát triển kém, tốc độ chỉ đạt 4; 2,97 và 3,1 (mm ngày-1). Trong khi đó ở công thức đối chứng, tôc độ phát triển đạt 12,47; 10,3 và 12,62 (mm ngày-1), lần lượt với A. flavus NN1, P. digitatum TP1, P. italicum TP2.


Điều này được thể hiện rõ hơn tại nồng độ ethanol 7%: tốc độ phát triển của 3 chủng là rất nhỏ 0,15 ; 0,13 và 0,23 (mm ngày-1), nhỏ hơn so với công thức đối chứng (0% ethanol) lần lượt là 80, 70 và 60 lần đối với A. flavus NN1, P. digitatum TP1 và P. italicum TP2. Từ các kết quả trên, có thể kết luận rằng, ở nồng độ 7% thì sự ức chế của ethanol đối với nấm mốc là tốt nhất. Cả 3 chủng nấm mốc đều bị ức chế sự phát triển hoàn toàn tại nồng độ 7%.


Các hệ số tương quan của phương trình hồi quy tuyến tính của 3 chủng nấm mốc và tại các nồng độ ethanol khác nhau đều lớn hơn 0,9. Điều này thể hiện mô hình hồi quy tuyến tính bậc 1 rất thích hợp cho sự miêu tả ảnh hưởng của nồng độ ethanol tới tốc độ phát triển của 3 chủng nấm mốc.


3.3. Tốc độ phát triển của 3 chủng nấm mốc
        A. flavus NN1, P. digitatum TP1, P.
       italicum TP2 ở nồng độ ethanol 5%


Dựa vào các kết quả và số liệu thu được, nghiên cứu đã tiến hành so sánh tốc độ phát triển của 3 chủng nấm mốc A. flavus NN1, P. digitatum TP1, P. italicum TP2 tại nồng độ ethanol 5% (Hình 3). 


Qua hình 3 và hình 4 có thể nhận thấy chủng nấm A. flavus NN1 phát triển mạnh hơn 2 chủng nấm Penicillium ở điều kiện nhiệt độ 300C; hoạt độ nước aw 0,99 và nồng độ xử lý ethanol là 5%. Sự phát triển của 2 chủng nấm Penicillium cũng có khác nhau, nhưng sự khác biệt này không rõ rệt, nấm P. digitatum phát triển kém hơn nấm P. italicum. Vậy có thể sắp xếp theo thứ tự độ nhạy cảm với ethanol lần lượt là P. digitatum, tiếp đến P. italicum và cuối cùng là A. flavus.


Tốc độ phát triển của 3 chủng nấm giảm dần từ chủng A. flavus NN1 là 4,0 (mm ngày-1) đến P. italicum TP1 là 3,1 (mm ngày-1) và thấp nhất là nấm P. digitatum TP2 chỉ đạt 2,9 (mm ngày-1).
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Hình 3. Tốc độ phát triển của  3 chủng nấm mốc A. flavus NN1, P. digitatum TP1, P. italicum TP2 trên môi trường PDA có bổ sung 5% ethanol ở điều kiện t = 30oC, hoạt độ nước aw = 0,99
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Hình 4. Khuẩn lạc A. flavus NN1, P. digitatum TP1, P. italicum TP2 trên môi trường PDA sau 48h giờ nuôi cấy ở điều kiện t = 30oC, hoạt độ nước aw = 0,99
nồng độ ethanol  0% (A), 5% (B)


Các hình ảnh (Hình 4) của 3 chủng nấm sau 2 ngày nuôi cấy đã cho thấy sự khác biệt về sự phát triển của các chủng nấm nghiên cứu dựa theo hình thái hệ sợi nấm và màu sắc khuẩn lạc. Sau 2 ngày, chủng nấm Penicillium mới bắt đầu hình thành hệ sợi nấm và màu của khuẩn lạc mới hơi có màu trắng của hệ sợi nấm, nhưng nấm A. flavus NN1 lại có biểu hiện các hệ sợi nấm của nấm đã hình thành rõ và khuẩn lạc có màu trắng chứng tỏ hệ sợi nấm bắt đầu phát triển mạnh.


4. THẢO LUẬN


Geiges và Kuchen (1981) đã chỉ ra rằng, nồng độ 5% ethanol (khối lượng) đủ ngăn chặn sự phát triển của nấm T. harzianum trên bánh mì, tại độ ẩm 46% và nhiệt độ 250C. Ngoài ra, Geiges và Kuchen (1981) còn cho biết nấm T. harzianum nhạy cảm với ethanol nhiều hơn so với P. expansum hay A. oryzae. Ethanol có thể ức chế hoàn toàn sự phát triển của nấm mốc P. citrinum (4,4% khối lượng) và P. glaucum (4% khối lượng) (Krause và Ellis, 1973). Theo nghiên cứu này, để ức chế hoàn toàn sự phát triển của 3 chủng nấm nghiên cứu, nồng độ ethanol phải cao hơn (7% khối lượng). Có thể giải thích sự khác nhau giữa kết quả của nghiên cứu này và kết quả của các tác giả nước ngoài bởi các điều kiện thí nghiệm và các chủng giống nghiên cứu không hoàn toàn giống nhau (đặc biệt là về hoạt độ nước, môi trường nuôi cấy, nhiệt độ).


Sau 5 ngày xử lý bởi hơi ethanol với nồng độ 0,16% (thể tích) đã làm chậm sự thối hỏng trên quả cam bởi nấm mốc P. digitatum và P. italicum lần lượt là 10 ngày và 8 ngày (Yuen và cs., 1995). Kết quả của nghiên cứu này nhận được cũng tương tự như nhận xét trên: nấm P. digitatum TP1 nhạy cảm với ethanol hơn so với P. italicum TP2. Tại sao P. digitatum lại nhạy cảm hơn với ethanol ? điều này có thể giải thích bằng lượng ethanol tác dụng lên màng tế bào. Lượng ethanol tác dụng lên màng tế bào càng lớn nếu diện tích tiếp xúc giữa bề mặt tế bào và môi trường có chứa ethanol càng lớn. Nấm P. digitatum có bào tử dài 6 - 8 (m và có thể lên tới 15 (m, còn kích thước của bào tử nấm P. italicum và A. flavus nhỏ hơn, lần lượt là 3 - 5 (m và 4 - 5 (m (Pitt và Hocking, 1999) nên diện tích tiếp xúc của bào tử P. digitatum với ethanol lớn hơn. Nhưng cũng có những nghiên cứu chỉ ra rằng, tại nhiệt độ 250C các bào tử của P. implicatum với kích thước bào tử 2,5 - 3 (m lại nhạy cảm với ethanol 10% (thể tích) hơn so với P. expansum có kích thước bào tử  3 -3,5 (m hay P. lanoso-coeruleum (P. commune Thom) có kích thước bào tử là 3,5 -4 (m (Geiges và Kuchen, 1981). Vì vậy, chưa thể kết luận được sự liên quan giữa kích thước bào tử và sự nhạy cảm với ethanol, nhưng có thể chắc chắn rằng nồng độ ethanol bên trong tế bào quyết định tới sự nhạy cảm của các chủng nấm mốc (Cullis và De Kruijff, 1979).


Ethanol được coi là hợp chất không độc hại GRAS (Generally Regarded as Safe) tại Hoa Kỳ (USDA National Organic Program. 2001).  Kết quả nghiên cứu này đã chỉ ra được khả năng ứng dụng của ethanol như một chất phòng trừ nấm tự nhiên và cần nghiên cứu sâu hơn nữa trong công nghệ thực phẩm, bảo quản rau quả sau thu hoạch vì đây là những loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm nấm cao.

5. KẾT LUẬN


Kết quả nghiên cứu được trình bày trên đã thể hiện được hiệu quả của ethanol trong việc ngăn chặn sự phát triển của 3 chủng nấm mốc ở các điều kiện t = 30oC, hoạt độ nước aw = 0,99. Chủng nấm mốc P. digitatum TP1 mẫn cảm với ethanol nhất, sau đó là P. italicum TP2 và A. flavus NN1. 


Khả năng ức chế sự phát triển của 3 chủng nấm mốc nói trên phụ thuộc vào nồng độ sử dụng ethanol. Tại nồng độ 7% ethanol, cả 3 chủng nấm mốc đều bị ức chế hoàn toàn. Kết quả nghiên cứu này đã khẳng định khả năng ứng dụng ethanol để ức chế sự phát triển của nấm mốc trong việc bảo quản thực phẩm và nông sản sau thu hoạch.


Cần tiếp tục nghiên cứu sử dụng các điều kiện nhiệt độ và hoạt độ nước khác nhau nhằm xác định đồng thời nồng độ ethanol, nhiệt độ và hoạt độ nước thích hợp cho việc ức chế sự phát triển của nấm mốc và tiến tới đưa ra qui trình sử dụng trong quá trình bảo quản nông sản sau thu hoạch. 
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